
Ngày soạn:26/8/2018
Ngày giảng:1/9/2018
                                                               Tháng 9

TIẾT 1: TẠO LẬP THÓI QUEN TÍCH CỰC
I. Mục tiêu bài học:

- Giúp học sinh hiểu được thế nào là tạo lập thói quen; vì sao tạo lập thói quen mới có thể thay đổi được những thói quen cũ không tích cực

- Làm và hiểu được nội dung các bài tập trong tài liệu (Bài tập rèn luyện kĩ năng sống).

- Nhận thức rõ về những thói quen (tích cực và tiêu cực), thay đổi những thói quen của bản thân một cách phù hợp với các tình huống trong thực tiễn đời sống.

II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

- Trân trọng cuộc sống,không ngừng học hỏi, làm công việc mình yêu thích,tận hưởng cuộc sống,đừng quá nghiêm trọng,luôn trung thực, lạc quan và kiên trì, yêu quý bản thân và luôn tự tin.

III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não.

IV. Đồ dùng, phương tiện:

 - sách rốn kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học

 1. ổn định tổ chức

 2. Kiểm tra

- Sự chuẩn bị của học sinh
 3. Bài mới

	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh đưa ra tình huống:

GV: Đưa ra tình huống yêu cầu HS thảo luận và đánh giá

- Gv: Tổ chức cho các đội phát hiện, trả lời, nhận xét đánh giá lẫn nhau.

GV: Tổng kết, đánh giá xếp loại.

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh thực hiện nội dung thứ 2 trong tài liệu:

GV: tổ chức cho Hs các đội thảo luận và nêu ý kiến trước lớp về câu hỏi:

? Vì sao cần trân trọng cuộc sống? Cuộc sống cho ta điều gì?

GV: Định hướng, phân tích làm rõ.

- Phải trân trọng cuộc sống vì cuộc sống mang lại cho ta niềm vui và hạnh phúc

- cuộc sống giúp ta biết tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ đừng để thời gian trôi đi vo nghĩa

? Trong cuộc sống nên chọn những bạn nào để chơi?

Gv: Gọi một số hs trình bày.

GV: Nhận xét, định hướng.

?Trong các bộ môn hoc em thích môn nào nhất? 

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.

Gv: Định hướng.

?ở nhà em thích làm công việc nào nhất?

- Gv: tổ chức cho H/s đọc SGK.

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.

?Em thường đi chơi và du lich ở đâu? Những nơi nào cho em cảm giác thích thú và thoải mái?

- Gv: tổ chức cho H/s đọc SGK.

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.

?Khi bị mắc lỗi bị người khác nhắc nhở em có thấy tức giận không?

- Gv: tổ chức cho H/s đọc SGK.

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.

?Có một ban làm hỏng đồ dùng của em mà không xin lỗi em có giận bạn không?

- Gv: tổ chức cho H/s đọc SGK.

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.

?Trong gia đình em thường chia sẻ công việc và tâm sự với ai trong gia đình?

- Gv: tổ chức cho H/s đọc SGK.

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.

?Em có thường hay nói dối bố mẹ anh chị em chưa? Khi nói dối em thấy thế nào?

- Gv: tổ chức cho H/s đọc SGK.

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.

? Khi em bị điểm kém các bạn xì xào nói xấu em có giận các bạn không?

- Gv: tổ chức cho H/s đọc SGK.

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.

?Khi không làm được bài tập em sẽ làm gì sau đó? 

- Gv: tổ chức cho H/s đọc SGK.

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.

Nếu em bị mắc bệnh hiểm nghèo em có buồn và chán nản không?

- Gv: tổ chức cho H/s đọc SGK.

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi trong tài liệu.
	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận 

- Đại diện trình bày ý kiến.

2. Suy ngẫm

*. Trân trọng cuộc sống

- Hs: lắng nghe, suy nghĩ, 

- Trình bày trước trân trọng cuộc sống

- H/s quan sát hình ảnh

* Chọn bạn mà chơi

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

* Không ngừng học hỏi
- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

*.Làm công việc mình yêu thích

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

* tận hưởng cuộc sống

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

* đừng quá nghiêm trọng

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

* Biết tha thứ

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

* Dành thời gian cho mối quan hệ tình cảm

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

*Luôn trung thực

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

* Mặc người khác nói gì

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

* Lạc quan và kiên trì

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.

* Yêu quý bản thân mình và luôn tự tin

- Hs đọc nội dung trong tài liệu.

- Trao đổi trong nhóm về trường hợp của nhóm mình.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo.

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 27tháng 8  năm 2018

TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn:9/9/2018
Ngày giảng:15/9/2018
TIẾT 2: THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN

I. Mục tiêu bài học:

- Giúp học sinh làm rõ được nguyên nhân sảy ra tai nạn giao thông; Biện pháp cần thực hiện khi tham gia giao thông tránh sảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông; ý nghĩa của kĩ năng sống này.

- Làm và hiểu được nội dung trong tài liệu ( rèn luyện kĩ năng sống).

- Nhận thức rõ về tình trạng giao thông hiện nay và cách khắc phục 

II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

- Tự kiềm chế, kiểm soát cảm xúc, giao tiếp thương lượng, ra quyết định, ứng phó với căng thẳng, giải quyết mâu thuẫn.
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não.

IV. Đồ dùng, phương tiện:

 - Vở bài tập thực hành kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học

 1. ổn định tổ chức

 2. Kiểm tra

     ? Em thường tạo lập thói quen nào trong cuộc sống hàng ngày?

3. Bài mới

	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Giáo viên tổ chức cho học sinh đưa ra tình huống:

GV: Đưa ra tình huống yêu cầu HS thảo luận và đánh giá

- Gv: Tổ chức cho các đội phát hiện, trả lời, nhận xét đánh giá lẫn nhau.

GV: Tổng kết, đánh giá xếp loại.

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về 

Sự phát triển giao thông và tình hình tai nan giao thông ở Việt nam

? Giao thông ở nước ta có phát triển không? Giao thông đã  đảm bảo an toàn chưa?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

? Nguyên nhân gây tai nạn ở nước ta do đâu?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

? Muốn giao thông an toàn cần có những biện pháp gì?Là học sinh em phải làm gì để tham gia giao thông được an toàn?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

?Mỗi ngày trên cả nước có bao nhiêu người bị chết vì tai nạn giao thông? Tai nạn giao thông có ảnh hưởng gì đến tinh thần và kinh tế của người dân không?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

Trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông là gì?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

? Tại sao tai nạn giao thông vẫn thường xảy ra? Nạn ùn tắc giao thông khi tham gia giao thông ở nước ta vẫn còn?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

? Khi tan học em có tụ tập trước cổng trường không? Có đi hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông không? Có đội muc bảo hiểm khi đi xe máy chưa?

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh thực hành

Gv: Tổ chức cho học sinh nêu ý nghĩa của các biển báo trong tài liệu. (bảng phụ).

? Em tán thành hay không tán thành các ý kiến dưới đây? vì sao ?

- Yêu cầu H/s trao đổi và làm bài.

- Gọi 2 học sinh lên làm bài. 

GV: Nhận xét, định hướng.
	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận 

- Đại diện trình bày ý kiến.

2. Suy ngẫm

- Hs nghiên cứu nội dung trong tài liệu

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

HS Đọc nội dung và nêu ý kiến của mình

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

HS Đọc nội dung và nêu ý kiến của mình

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

HS Đọc nội dung và nêu ý kiến của mình

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

HS Đọc nội dung và nêu ý kiến của mình

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

HS Đọc nội dung và nêu ý kiến của mình

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

HS Đọc nội dung và nêu ý kiến của mình

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

- H/s trình bày ý kiến về sự lựa chọn của bản thân.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo.

* Rút kinh nghiệm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……                                                             

                                                        Duyệt của tổ chuyên môn

                                  Ngày 10 tháng 9 năm 2018

                                   TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

 
Ngày soạn:23/9/2018
Ngày giảng:29/9/2018
THẢNG 10
TIẾT 3. THỰC HÀNH. TẠO LẬP THÓI QUEN 

 I. Mục tiêu bài học:

- Giúp học sinh hiểu được thế nào là tạo lập thói quen; vì sao tạo lập thói quen mới có thể thay đổi được những thói quen cũ không tích cực

- Làm và hiểu được nội dung các bài tập trong tài liệu (Bài tập rèn luyện kĩ năng sống).

- Nhận thức rõ về những thói quen (tích cực và tiêu cực), thay đổi những thói quen của bản thân một cách phù hợp với các tình huống trong thực tiễn đời sống.

II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

- Trân trọng cuộc sống,không ngừng học hỏi, làm công việc mình yêu thích,tận hưởng cuộc sống,đừng quá nghiêm trọng,luôn trung thực, lạc quan và kiên trì, yêu quý bản thân và luôn tự tin.

III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não.

IV. Đồ dùng, phương tiện:

 - sách rốn kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học

 1. ổn định tổ chức

 2. Kiểm tra

- Sự chuẩn bị của học sinh
 3. Bài mới
	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hiện nội dung thực hành trong tài liệu:

GV: Học bài và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp có phải là thới quen tốt không?

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi .

? Nếu chưa làm xong bài tập ở nhà em có thấy buồn không?

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi 

.? Đi học về cặp sách và quần áo vứt bừa bãi ra nhà có phải là gọn gàng ngăn nắp không?

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi .

?Học bài xong không cất đồ dùng đúng nơi quy định khi cần em có phải tìm không?

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi 

? Để thay đổi những thói quen đó em cần làm gì?

GV: tổng kết lại những bài học rút ra được sau khi phân tích các trường hợp điển hình.

? Trong gia đình em ai là người nội trợ? Em đã giúp gia đình mình làm công việc nào hàng ngày ?

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi 

?Công việc em làm có tạo thói quen không? Em có muốn thay đổi thói quen đó không?

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi 

? Em làm công việc đó có thích không? Em thích công việc nào? 

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi 

GV: tổng kết lại những bài học rút ra được sau khi phân tích các trường hợp điển hình.

? Nếu muốn có một đôi dày thể thao để đi đá bóng em làm thế nào? 

-GV; Tổ chức, điều khiển Hs phân tích các trường hợp theo hệ thống câu hỏi 

? Hàng ngày em có tiết kiệm chi tiêu không?

GV: tổng kết lại những bài học rút ra được sau khi phân tích các trường hợp điển hình.
	Thực hành

1/ Tạo thói quen gọn gàng ngăn nắp trong học tập và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định

- H/s trình bày ý kiến về sự lựa chọn của bản thân.

2/ Công việc giúp gia đình

- H/s trình bày ý kiến về sự lựa chọn của bản thân.

3/ Tiết kiệm chi tiêu

- H/s trình bày ý kiến về sự lựa chọn của bản thân.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo.

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........                                                              

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 24 tháng 9 năm 2018

TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn:7/10/2018
Ngày giảng:13/10/2018
TIẾT 4: THỰC HÀNH. THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN

I. Mục tiêu bài học:

- Giúp học sinh làm rõ được nguyên nhân sảy ra tai nạn giao thông; Biện pháp cần thực hiện khi tham gia giao thông tránh sảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông; ý nghĩa của kĩ năng sống này.

- Làm và hiểu được nội dung trong tài liệu ( rèn luyện kĩ năng sống).

- Nhận thức rõ về tình trạng giao thông hiện nay và cách khắc phục 

II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

- Tự kiềm chế, kiểm soát cảm xúc, giao tiếp thương lượng, ra quyết định, ứng phó với căng thẳng, giải quyết mâu thuẫn.
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trò chơi, đóng vai, động não.

IV. Đồ dùng, phương tiện:

 - Vở bài tập thực hành kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học

 1. ổn định tổ chức

 2. Kiểm tra

     ? Em thường tạo lập thói quen nào trong cuộc sống hàng ngày?

3. Bài mới
	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành

Gv: Tổ chức cho học sinh nêu ý nghĩa của các biển báo trong tài liệu. (bảng phụ).

? Biển báo có dạng hình tam giác đều, viền đỏ nền vàng, hình vễ màu đen là biển bào gì? Khi gặp biển báo này người lái xe phải làm gì?

?Quy tắc chung khi tham gia giao thông là gì?
?  Em hiểu thế nào là hệ thống báo hiệu đường bộ 
?Đèn tín hiệu giao thông có mấy màu? Ý nghĩa của từng màu?

Ý nghĩa: Xanh là được đi; Đỏ là cấm đi; Vàng là báo hiệu sự thay đổi tín hiệu, khi đèn vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước vạch dừng, trừ trường hợp đi quá vạch dừng thì được phép đi tiếp.
? Biển báo hiệu đường bộ gồm mấy nhóm,  được quy định như thế nào?

? Vạch kẻ đường l àgì?

- Yêu cầu H/s trao đổi và trả lời.
- Gọi 2 học sinh lên làm bài. 

GV: Nhận xét, định hướng.
	Thực hành
HS: quan sát các biển báo điền thông tin

 Biển báo có dạng hình tam giác đều, viền đỏ nền vàng, hình vễ màu đen là biển báo nguy hiểm

 Khi gặp biển báo này người lái xe phảicẩn thận chú ý quan sát
Quy tắc chung
Nguời tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Hệ thống báo hiệu đường bộ
-Hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của nguời điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.

1.Tín hiệu đèn giao thông có ba mầu, quy định nhu sau:

a) Tín hiệu xanh là được đi;

b) Tín hiệu đỏ là cấm đi;

c) Tín hiệu vàng là phải dừng lại truớc vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.

2.Biển báo hiệu đường bộ gồm năm nhóm, quy định như sau:

a) Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm;

b) Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra;

c) Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành;

d) Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn huớng đi hoặc các điều cần biết;

e) Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.

3. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo.

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 8 tháng 10 năm 2018

TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn:21/10/2018
Ngày giảng:27/10/2018
                                                          Tháng 11

TIẾT 5: SỐNG CHAN HÒA VỚI MỌI NGƯỜI
I. Mục tiêu bài học:

- Giúp học sinh hiểu rõ được thế nào là sống chan hòa; vì sao phải sống chan hòa; ý nghĩa của kĩ năng sống này.

- Làm và hiểu được nội dung các bài tập trong tài liệu ( rèn luyện kĩ năng sống).

- Nhận thức rõ về những trạng thái cảm xúc của bản thân, hoàn thiện bản thân một cách phù hợp với các tình huống trong thực tiễn đời sống.

II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

- Tự kiềm chế, kiểm soát cảm xúc, giao tiếp trong đời sống, ứng phó với căng thẳng, giải quyết mâu thuẫn.
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

- Nêu vấn đề, thảo luận nhóm

IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học

 1. ổn định tổ chức

 2. Kiểm tra

? Nguyên nhân gây tại nạn giao thông là gì? Em đã làm gì để giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông hiện nay?
3. Bài mới

	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 

Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá  

Hoạt động 2: Hướng dẫn tổ chức học sinh tìm hiểu ý nghĩa của kĩ năng sống chan hòa với mọi người.

Thế nào là sống chan hoà với mọi người?

Vì sao phải sống chan hoà với mọi người?

Tìm những biểu hiện của việc sống 

a/ Sống chan hoà:Là sống vui vẻ, hoà hợp với mọi người và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích. 

b/ Lợi ích của việc sống chan hoà:- Sống chan hoà sẽ được mọi người quí mến, giúp đỡ

-Góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Mỗi người có đức tính xấu hoặc tốt, Đức tính tốt nổi bật là gì? Đức tính xấu nổi bật là gì?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

? Để trở thành người tốt và có ích cho xã hội cần phải làm gì?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

Hoạt động3: Hướng dẫn tổ chức học sinh thực hành kĩ năng sống chan hòa với mọi người.

? Làm thế nào để có thể xây dựng mối quan hệ khăng khít với mọi người?

? Bạn có nhã nhặn khi người khác nói chuyện với mình chưa?

?Khi bạn có lỗi và đã xin lỗi ban có mỉm cười không?

Khi gặp khăn thì cần làm gì để tinh thần thoải mái?

Bạn có tự tin khi cùng bạn bè đi chơi không?

Bạn có tôn trong những người trong gia đình và xung quanh không?

Khi nói về ai đó bạn sẽ khen họ hay chê

Bạn có khiếu hài hước không

Bạn có hay tham gia tranh luận về bài học trên lớp chưa?

Bạn đã bao giờ nghĩ mình là người học giỏi nhất lớp chưa?

Bạn có hay phản ứng khi bạn mách tội với thầy cô chưa?

Khi ai đó làm mất đồ dùng học tập của mình bạn sẽ làm gì để người đó xin lỗi?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.
	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận 

- Đại diện trình bày ý kiến.

2. Suy ngẫm

- Hs nghiên cứu nội dung trong tài liệu

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

HS Đọc nội dung và nêu ý kiến của mình

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

3. Thực hành

* Hãy nhã nhặn

* Hãy mỉm cười

*Hãy lạc quan

*Hãy hòa đồng

*Hãy tôn trọng

*Hãy nói tốt

*Hãy khen ngợi

*Hãy vui vẻ

*Hãy cởi mở

*Hãy khiêm tốn

*Hãy lắng nghe

*Hãy khoan dung

- Trả lời độc lập dựa trên kinh nghiệm thực tế của bản thân.

- Trình bày trước lớp nội dung được yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá phần trả lời của các bạn trong lớp.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 22 tháng 10 năm 2018

TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn:4/11/2018
Ngày giảng:10/11/2018
TIẾT 6. LỊCH SỰ, TẾ NHỊ

  I. Mục tiêu bài học:
- Giúp học sinh hiểu rõ được thế nào là phép lịch sự; vì sao cần phải giữ phép lịch sự ; ý nghĩa của kĩ năng sống này.
-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Giao tiếp lịch sự,lịc sự trong ăn uống, lịch sự trên đường phố, lịch sự nơi công cộng, lịch sự khi thăm viếng.....

III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học
  1.Ổn định

 2. Kiểm tra bài cũ
? Em cần làm gì để sống chan hòa với mọi người? Đức tính nào giúp bạn sống chan hòa?

 
 2. Bài mới
	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 

Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá  

Hoạt động 2: Hướng dẫn tổ chức học sinh tìm hiểu ý nghĩa của kĩ năng lịch sự , tế nhị

? Hàng ngày mỗi người trong giao tiếp cần phải làm gì?

? Cách cư xử và phép lịch sự là như thế nào?

Với người lạ khi gặp lần đầu trong giao tiếp phải cư xử như thế nào?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

? Cho biết những phép lịch sự cơ bản cần có ở mỗi người?

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

? Tại sao phải lịch sự trong ăn uống?

? Khi chào hỏi cần làm như thế nào để giữ phép lịch sự?

?Khi sử dụng điện thoại để trao đổi phải nói như thế nào cho lịch sự để người nghe thấy thân thiện?

?Khi đi chơi nhà người quen có cần phải thông báo hẹn trước không?

? Đến những nơi công cộng cần làm gì để mọi người không chú ý đếnmình?

Khi tham gia giao thông phải có thái độ gì?

Hoạt động3: Hướng dẫn tổ chức học sinh thực hành kĩ năng cư xử lịch sự, tế nhị

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.


	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận 

- Đại diện trình bày ý kiến.

2. Suy ngẫm

- Hs nghiên cứu nội dung trong tài liệu

*Trong cuộc sống hàng ngày mỗi người phải có xử thế đúng đắn đó là phép lịch sự trong quá trình giao tiếp

* Giao tiếp lịch sự là là những hiểu biết về phong tục, tục lệ của của đời sống xã hội, người có cách cư sử tốt tuan theo những chuẩn mực nhất định, lời nói luôn suy nghĩ cho người khác, làm cho đối phương vui lòng.

*Khi giao tiếp với người lạ cần kín đáo, nói ít, không bộc lộ đời tư của mình, không nói những câu chuyện dài dòng......

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

HS Đọc nội dung và nêu ý kiến của mình

* Lịch sự trong ăn uống

*Lịch sự khi chào hỏi

*Sử dụng điện thoại

*Lịch sự trong việc thăm viếng

*Lịch sự nơi công cộng

* Lịc sự trên đường phố

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

3. Thực hành

- Trả lời độc lập dựa trên kinh nghiệm thực tế của bản thân.

- Trình bày trước lớp nội dung được yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá phần trả lời của các bạn trong lớp.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                           

    Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 5  tháng 11 năm 2018

TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn:18/11/2018
Ngày giảng:24/11/2018
THẢNG 12
TIẾT 7. SỐNG GIẢN DỊ 
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh hiểu rõ được thế nào là sống giản dị; sống giản dị những lĩnh vực nào ; Sống giản dị cần có những tiêu chuẩn nào ; ý nghĩa của kĩ năng sống này.
-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Cách sống giản dị, không phô trương, giản dị trong cách ăn mặc, giản dị trong giao tiếp, giản dị trong học tập....

III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học
  1.Ổn định

 2. Kiểm tra bài cũ
? Em cần làm gì để sống chan hòa với mọi người? Đức tính nào giúp bạn sống chan hòa?

 
 2. Bài mới
	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 

Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá  

Hoạt động 2: Hướng dẫn tổ chức học sinh tìm hiểu ý nghĩa của kĩ năng lịch sự , tế nhị

GV: Để chinh phục mọi người và làm cho mọi người xung quanh yêu quý mình thì mỗi người cần làm gì?

? Tính giản dị thể hiện những lĩnh vực nào?

? Tính giản dị đảm bào những tiêu chuẩn gì?

? Muốn có một lối sống giản dị mỗi người  cần phải làm gì?

?Khi có đức tính giản dị mang lại lợi ích gì cho họ?


	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận 

- Đại diện trình bày ý kiến.

2. Suy ngẫm

- Hs nghiên cứu nội dung trong tài liệu

* Sống giản dị

* Lĩnh vực xử thế xã giao

* lĩnh vực giao tiếp

* Tiêu chuẩn: hoà mình vào cuộc sống; phải có lòng tin; ứng xử xã giao; lòng vị tha; 

* Lợi ích : Không có lòng tham; cư xử tế nhị; ăn mặc phù hợp; nói năng dễ nghe; tiết kiệm chi tiêu; 

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.

HS Đọc nội dung và nêu ý kiến của mình

- H/s trong lớp nhận xét, đánh giá.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                           

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 19tháng 11 năm 2018

TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn:2/12/2018
Ngày giảng:8/12/2018
TIẾT 8. THỰC HÀNH 

LỊCH SỰ TẾ NHỊ -SỐNG GIẢN DỊ 
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh hiểu người biết cách cư sử tế nhị sẽ mang lại sự hoà thuận vui vẻ ; biết kìm nén sự nóng giận của mình và giúp người khác nhận lỗi khi có xích mích  hay xung đột ; Biết xử lí tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống ; Hiểu được sống giản dị là như thế nào? 

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Cách sống lịch sự - tế nhị, không phô trương, giản dị trong cách ăn mặc, giản dị trong giao tiếp, giản dị trong học tập....

III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu  rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học
  1.Ổn định

 2. Kiểm tra bài cũ
? Em phải làm gì để trở thành người lịch sự?khi đối phương mắc lỗi bạn sẽ làm gì để họ nhận ra lỗi và xin lỗi bạn?
?Người sống giản dị thể hiện những đức tính nào?
 
 2. Bài mới
	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 

Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá  

Hoạt động2: Hướng dẫn tổ chức học sinh thực hành kĩ năng sống lịch sự -tế nhị

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Khi sử lí tình huống cần phải làm gì để mọi người yêu quý mình?
?Em đã có những thái độ cư xử với bạn thiếu lịch sự chưa?Cần thay đổi như thế nào cho bạn quý mến và tôn trọng mình.

Gv: Tổ chức định hướng.

Hoạt động2: Hướng dẫn tổ chức học sinh thực hành kĩ năng sống giản dị

Trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình em sống giản dị như thế nào?

? khi thấy bạn có xe đẹp, quần áo đẹp....em có về đòi gia đình mua không?

GV: Sống giản dị trong cách ăn mặc,trong giao tiếp,trong ăn uống, lời nói hàng ngày,cách tiêu tiền. 
	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận 

- Đại diện trình bày ý kiến.

2. Thực hành

- Trả lời độc lập dựa trên kinh nghiệm thực tế của bản thân.

- Trình bày trước lớp nội dung được yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá phần trả lời của các bạn trong lớp.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn:    /     /2018
Ngày giảng:22/12/2018
THÁNG 1 
TIẾT 9.  HỌC CÁCH KHIÊM TỐN
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh hiểu được lòng khiêm tốn là gì ; khiêm tốn giúp bản thân hoàn thiện và học hỏi  ; đức tính khiêm tốn là cần thiết và là thái độ sống đẹp trong xã hội ; bản chất của kĩ năng sống này.
-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Cách sống khiêm tốn, kiềm chế cảm xúc; sống hoà nhã, hoà đồng không ngừng học hỏi;....

III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học
  1.Ổn định

 2. Kiểm tra bài cũ
? Đức tính sống lịch sự và tế nhị sẽ giúp chúng ta những gì trong cuộc sống?

?Sống giản dị sẽ giúp em điều gì? 
 
 2. Bài mới
	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 

Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá  

Hoạt động 2: Hướng dẫn tổ chức học sinh tìm hiểu ý nghĩa của kĩ năng sống khiêm tốn 

GV: Thế nào là lòng khiêm tốn?

? Người hay khoe khoang,kiêu căng có phải là đức tính khiêm tốn không?

? Để biết người có đức tính khiêm tốn bản chất của họ thế nào?

? Nếu không có đức tính khiêm tốn hậu quả sẽ như thế nào?

Hoạt động3: Hướng dẫn tổ chức học sinh thực hành kĩ năng sống giản dị

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.
	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận 

- Đại diện trình bày ý kiến.

2. Thực hành

- Trả lời độc lập dựa trên kinh nghiệm thực tế của bản thân.

- Trình bày trước lớp nội dung được yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá phần trả lời của các bạn trong lớp.




4. Củng cố:
- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò:
- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                           

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày    tháng 12 năm 2018
TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn: 
Ngày giảng:12/01/2019
TIẾT 10. THỰC HÀNH- HỌC CÁCH KHIÊM TỐN
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh nhận ra những đức tính khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày; giải quyết các tình huống bằng sự hiểu biết của bản thân.

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Rèn kĩ năng sống khiêm tốn; tôn trọng và biết giúp đỡ người khác
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học
  1.Ổn định:
 2. Kiểm tra bài cũ:
?Người sống khiêm tốn là người như thế nào?

 
 2. Bài mới:
	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 

Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá  

Hoạt động2: Hướng dẫn tổ chức học sinh thực hành kĩ năng sốngkhiêm tốn cuộc sống

Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.


	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận 

- Đại diện trình bày ý kiến.

2. Thực hành

- Trả lời độc lập dựa trên kinh nghiệm thực tế của bản thân.

- Trình bày trước lớp nội dung được yêu cầu.

- Nhận xét, đánh giá phần trả lời của các bạn trong lớp.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                           

                                          Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 07tháng 10 năm 2019
TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

gày soạn: 
Ngày giảng:26-1-2019
TIẾT 11. TINH THẦN TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh hiểu và biết tôn sư trọng đạo  trong cuộc sống hàng ngày; giải quyết các tình huống bằng sự hiểu biết của bản thân.

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Rèn kĩ năng sống khiêm tốn; tôn trọng và biết giúp đỡ người khác
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học
  1.Ổn định:
 2. Kiểm tra bài cũ:

?Người sống khiêm tốn là người như thế nào?

2. Bài mới:

	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 

Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá
?  Tôn sư trọng đạo là gì ?
Hoạt động2: Hướng dẫn tổ chức học sinh tìm hiểu những biểu hiện của tôn sư trọng đạo ¿
Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.

*GV yêu cầu HS thực hiện tốt tinh thần tôn sư trọng đạo trong nhà trường , ngoài XH …


	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận 

- Tôn sư trọng
sư trọng đạo là: 

- Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo,cô giáo (đặc biệt đối với những thầy,cô giáo đã dạy mình) ở mọi nơi, m ọi lúc. 

- Coi trọng và làm theo đạo lí những điều mà thầy dạy đã 

 dạy mình.

2. Thực hành

- Trả lời độc lập dựa trên kinh nghiệm thực tế của bản thân.

- Trình bày trước lớp nội dung được yêu cầu.
- Nhận xét, đánh giá phần trả lời của các bạn trong lớp.




4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 21tháng 1  năm 2019
TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn: 
Ngày giảng:23/02/2019
TIẾT 12 – GIÁ TRỊ CỦA LÒNG KHOAN DUNG
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh hiểu và biết giá trị của lòng khoan dung trong cuộc sống hàng ngày; giải quyết các tình huống bằng sự hiểu biết của bản thân.

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Rèn kĩ năng sống khiêm tốn; tôn trọng và biết giúp đỡ người khác
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học

  1.Ổn định:
 2. Kiểm tra bài cũ:

?Tôn sư trọng đạo là gì ? Biểu hiện cụ thể?
 
 2. Bài mới:

	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Thế nào là khoan dung ? - GV kể câu chuyện “Một bát súp” => HS lắng nghe ? Suy nghĩ của em về câu chuyện ? ? Thế nào là khoan dung ? => HS suy nghĩ và trả lời - GV kết luận
? Biểu hiện của lòng khoan dung ? Hãy nhớ lại, em đã từng khoan dung với ai đó hoặc em đã nhận sự khoan dung từ một người ?
 - GV chia lớp thành 4 nhóm, phát giấy A3 thảo luận:
 ? Những biểu hiện của lòng khoan dung? 
 => Hòa bình là mục đích, khoan dung là phương pháp. Khoan dung là món quà mang lại sự bình yên cho tâm hồn. 
*BTRL: Em hãy tìm những câu tục ngữ, danh ngôn nói về lòng khoan dung. Hoạt động 3: Khoan dung và sự bình yên trong tâm hồn (T2) Mục tiêu : HS hiểu được mối quan hệ giữa khoan dung và sự bình yên trong tâm hồn. Phương pháp : Phân tích
=> HS lắng nghe/ quan sát, cảm nhận và chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ cá nhân. - GV nhận xét và kết luận. * Khoan dung và sự bình yên trong tâm hồn - Khoan dung sẽ nhân lên lòng yêu thương, tình đoàn kết, sự gắn bó của mọi người trong tập thể… - Có lòng khoan dung, con người được sống trong bình an, yêu thương, tin cậy.
*GV yêu cầu HS thực hiện  là người biết khoan dung trong cuộc sống
*GV củng cố , khái quát ND bài học 

	1. Thế nào là lòng khoan dung?

  - Khoan dung là biết tha thứ, độ lượng. - Khoan dung là một thái độ khách quan và công bằng đối với những người mà ý kiến, hành vi, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc của họ khác mình, không hề có sự cố chấp… Đó là sự tôn trọng lẫn nhau. 
 2: Biểu hiện của lòng khoan làm việc theo nhóm, đại diện nhóm lên trình bày. - GV nhận xét, chốt kiến thức. * 
-Biểu hiện của lòng khoan dung
 - Khoan dung: luôn tôn trọng và cảm thông với người khác.
 - Khoan dung: biết tha thứ cho người khác khi họ biết lỗi. 
- Khoan dung: Không chấp nhặt hẹp hòi; biết chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác trên cơ sở những chuẩn mực xã hội.
 - Khoan dung là sự cởi mở và nhận ra vẻ đẹp của những điều khác biệt. - Khoan dung là sự độ lượng, sự tha thứ lỗi lầm của người khác gây ra cho mình. 



4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò

- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                               Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày 18 tháng 02 năm 2019
TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày giảng:9-3-2019
TIẾT 13. THỰC HÀNH
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh nhận ra những đức tính khiêm tốn trong cuộc sống hàng ngày; giải quyết các tình huống bằng sự hiểu biết của bản thân.

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Rèn kĩ năng sống khiêm tốn; tôn trọng và biết giúp đỡ người khác
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học
  1.Ổn định:
 2. Kiểm tra bài cũ:

?Người sống khiêm tốn là người như thế nào?

 
 2. Bài mới:

	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 

Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá  
Hoạt động2: Hướng dẫn tổ chức học sinh thực hành kĩ năng sống có lòng khoan dung
Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.
*GV nêu thêm một số tấm gương , giá trị của lòng khoan dung trong cuộc sống...


	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận : Giá trị của lòng khoan dung.
- Đại diện trình bày ý kiến.
2. Thực hành

- Trả lời độc lập dựa trên kinh nghiệm thực tế của bản thân.
+ Giá trị của lòng khoan dung ?

+ Những việc em đã làm thể hiện lòng khoan dung?

+ Những tấm gương về lòng khoan dung mà em biết

- Trình bày trước lớp nội dung được yêu cầu.
- Nhận xét, đánh giá phần trả lời của các bạn trong lớp.



4. Củng cố:
- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò:
- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                           

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 4 tháng 3 năm 2019
TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày soạn: 
Ngày giảng:23/03/2019
TIẾT 14 – XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh hiểu và biết giá trị của xây dựng kế hoạch học tập ; giải quyết các tình huống bằng sự hiểu biết của bản thân.

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Rèn kĩ năng sống : biết XD kế hoạch học tập phù hợp , hiệu quả.
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học

  1.Ổn định:
 2. Kiểm tra bài cũ:

?Giá trị của lòng khoan dung? Biểu hiện cụ thể?
 
 2. Bài mới:

	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Thế nào là kế hoạch ?

? Kế hoạch học tập là gì?

- HS suy nghĩ và trả lời - GV kết luận
? Biểu hiện cụ thể của người biết XD kế hoạch học tập ? 
 - GV chia lớp thành 4 nhóm, phát giấy A3 thảo luận:
=> HS lắng nghe/ quan sát, cảm nhận và chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ cá nhân.
 - GV nhận xét và kết luận. 
- Tính cách của bạn ra sao? Có gì đặc biệt? Bạn bình thản, trầm tính, nóng nảy hay hoạt bát?

 

- Ngoại hình như thế nào?

 

- Bạn giỏi/yếu lĩnh vực/bộ môn nào?

*GV củng cố , khái quát ND bài học 
- Phân chia mục tiêu theo đúng lô-gíc (sao cho điểm đến cuối cùng là mục tiêu lớn) giúp bạn quản lí thời gian, khối lượng công việc tốt hơn.

 

· Mục tiêu của bạn rõ ràng và khả thi. Bạn đã xác định mục tiêu rõ ràng rồi thì bạn cần biết là mục tiêu đó có khả năng đạt được được hay không? Để làm rõ, bạn hãy xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để biết "lượng sức mình".



	1.Khái niệm:
  Lập kế hoạch học tập là một trong những kỹ n
ăng quan trọng nhằm giúp bạn chinh phục đỉnh cao tri thức. Sau đây là một vài bí quyết mà bạn có thể tham khảo và thực hiện, chúng sẽ giúp đỡ bạn trên con đường lập kế hoạch học tập hiệu quả.
 2: Biểu hiện :
a. Vạch ra mục tiêu (ngắn hạn/dài hạn) của cuộc đời
 
Mục tiêu là điều mà mình muốn đạt được. Rõ ràng, trong cuộc đời mỗi người, vạch ra mục tiêu là vô cùng quan trọng.

 

* Bạn hãy thử nghĩ đến mục tiêu của cuộc đời mình bằng cách trả lời câu hỏi sau:

- Bạn muốn đạt được điều gì (nghề nghiệp, tiền bạc, địa vị, kiến thức,…)

- Bạn mơ ước gì?

 

* Chia mục tiêu lớn này thành những mục tiêu nhỏ để dễ hoàn thành vì có mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. Ví dụ như trong học kỳ (4-5 tháng) này, mục tiêu của bạn là đạt loại giỏi; vậy trong tuần này, ít nhất bạn phải hoàn thành 20 bài tập toán.


b. Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân
 
* Bạn thử trả lời những câu hỏi để xác định ưu khuyết điểm của bản thân .
 

 


4. Củng cố

- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò
- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                      

Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày 18 tháng 3 năm 2019
TP  Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Ngày giảng:

TIẾT 15. THỰC HÀNH
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh nhận ra những giá trị của việc lập kế hoach trong HT và trong cuộc sống hàng ngày; giải quyết các tình huống bằng sự hiểu biết của bản thân.

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Rèn kĩ năng sống khiêm tốn; tôn trọng và biết giúp đỡ người khác
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học
  1.Ổn định:
 2. Kiểm tra bài cũ:

?Người sống khiêm tốn là người như thế nào?

 
 2. Bài mới:

	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 
Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá  
Hoạt động2: Hướng dẫn tổ chức học sinh thực hành kĩ năng sống biết lập kế hoạch cho bản thân
Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.
*GV nêu thêm một số tấm gương , giá trị của việc XD kế hoạch  trong cuộc sống...

+Lập thời gian biểu.
+Xác định mục tiêu


	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận : Giá trị của việc lập kế hoạch trong HT và trong cuộc sống hàng ngày.
- Đại diện trình bày ý kiến.
2. Thực hành

- Trả lời độc lập dựa trên kinh nghiệm thực tế của bản thân.
+ Giá trị của việc lập kế hoạch ?

+ Những việc em đã làm ?

+ Những tấm gương về người biết lập KH nên đã thành công trong HT và trong các lĩnh vực khác.
- Trình bày trước lớp nội dung được yêu cầu.
- Nhận xét, đánh giá phần trả lời của các bạn trong lớp.



4. Củng cố:
- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò:
- Học, nắm vững những nội dung kiến thức trong bài.

- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                           

                                                             Ký duyệt của BGH
                                                                               Ngày....tháng     .năm 2018
                                                                                              Hiệu trưởng
   

                                                                         Phạm Thị Thúy 
Ngày soạn: 
Ngày giảng:

TIẾT 16- TÍCH CỰC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh hiểu tích cực tham gia các hoạt động tập thể ; giải quyết các tình huống bằng sự hiểu biết của bản thân.

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Rèn kĩ năng sống : biết XD kế hoạch học tập phù hợp , hiệu quả.
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học

  1.Ổn định:
 2. Kiểm tra bài cũ:

?Giá trị của lòng khoan dung? Biểu hiện cụ thể?
 
 2. Bài mới:

3. Giới thiệu bài mới. 
Gv tổ chức  hs quan sát tranh về một số hoạt động của nhà trường dẫn dắt vào bài mới.   

	Hoạt động dạy học
	Kiến thức cơ bản cần đạt

	Hoạt động 1

Gọi hs đọc sgk.

GV nêu câu hỏi cho HS trả lời:

1.Trương Quế Chi có suy nghĩ và ước mơ gì? 

Để thực hiện mơ ước của mình Chi đã làm gì?

2. Em học tập được những gì ở bạn Chi?.

3. Động cơ nào giúp Chi tích cực tự giác như vậy?
Hoạt động 2
Tìm hiểu, phân tích nội dung bài học.

GV nêu một số câu hỏi dẫn dắt HS vào tìm hiểu nội dung bài học:

1. Hãy kể tên một số hoạt động tập thể và hoạt động xã hội mà em biết? ( HS tự kể, GV bổ sung)

2. Thế nào là tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?

? Theo em chúng ta cần phải làm gì?
Hoạt động 3

Thảo luận – Liên hệ tới bản thân

GV chia lớp 4 nhóm, thảo luận 4 nội dung sau:

1. Hãy kể những việc làm thể hiện tính tích cực của em?

2. Hãy kể những việc làm thể hiện tính tự giác của em?

3. Em có mơ ước gì về nghề nghiệp, tương lai?.

4. Hãy xây dựng kế hoạch để thực hiện ước mơ của mình?. 

HS thảo luận, trình bày kết quả, các nhóm khác bổ sung, GV kết luận .
?Hãy nêu mối quan hệ giữa tích cực và tự giác?.

Hoạt động 4

Luyện tập.

- Hướng dẫn HS LT.
- Đọc truyện " Chuyện trực nhật"

	I. Đặt vấn đề:

- Ước mơ trở thành con ngoan, trò giỏi.

- Ước mơ trở thành nhà báo, thể hiện sớm xác định lí tưởng nghề nghiệp của cuộc đời.

- Những ước mơ đó trở thành động cơ của những hành động tự giác, tích cực đáng được học tập, noi theo.

II. Nội dung bài học:

1. Khái niệm:

- Tích cực là luôn luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.

- Tự giác là chủ động làm việc, học tập, không cần ai nhắc nhở, giám sát, không do áp lực bên ngoài.

2. Làm thế nào để có tính tích cực, tự giác?

- Mỗi người cần phải có ước mơ.

- Phải có quyết tâm thực hiện kế hoạch đã định để học giỏi và tham gia các hoạt động  tập thể hoạt động xã hội.

- Không ngại khó hoặc lẫn tránh những việc chung.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động của trường, lớp, địa phương tổ chức...




4.Cũng cố 
-Thế nào là tích cực tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội? Cho ví dụ?

5. Dặn dò
- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.
* Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                      

                                                             Ký duyệt của BGH 
                                                                               Ngày....tháng     năm 2018
                                                                                              Hiệu  trưởng
                                                                                               Phạm Thị Thúy 
Ngày giảng:

TIẾT 17,18 . THỰC HÀNH
  I. Mục tiêu bài học:

-Giúp học sinh nhận ra những giá trị của việc lập kế hoach trong HT và trong cuộc sống hàng ngày; giải quyết các tình huống bằng sự hiểu biết của bản thân.

-Rèn cho học sinh có kĩ năng hợp tác để hoàn thành công việc.

-Giáo dục cho học sinh có ý thức cùng hợp tác.

 II. Các kĩ năng cơ bản cần giáo dục:

     -Rèn kĩ năng sống khiêm tốn; tôn trọng và biết giúp đỡ người khác
III. Phương pháp – kĩ thuật dạy học tích cực: 

  - Nêu vấn đề, thảo luận nhóm
 IV.ĐỒ dùng, phương tiện:

 - tài liệu rèn luyện kĩ năng sống lớp 7, bảng phụ, tài liệu tham khảo (nếu có).

V.Tiến trình các hoạt động dạy học
  1.Ổn định:
 2. Kiểm tra bài cũ:

?Người sống khiêm tốn là người như thế nào?

 
 2. Bài mới:

	      Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tổ chức học sinh sử lí tình huống
GV: Yêu cầu các nhóm lên trình bày 
Gv: Tổ chức nhận xét, đánh giá  
Hoạt động2: Hướng dẫn tổ chức học sinh thực hành kĩ năng sống biết lập kế hoạch cho bản thân
Gv: tổ chức cho H/s đọc nội dung trong tài liệu.

Gv: Tổ chức định hướng.
- Trả lời độc lập dựa trên kinh nghiệm thực tế của bản thân.
+ Giá trị của việc lập kế hoạch ?

+ Những việc em đã làm ?

+ Những tấm gương về người biết lập KH nên đã thành công trong HT và trong các lĩnh vực khác.
- Trình bày trước lớp nội dung được yêu cầu.
- Nhận xét, đánh giá phần trả lời của các bạn trong lớp.
*GV nêu thêm một số tấm gương , giá trị của việc XD kế hoạch  trong cuộc sống...

+Lập thời gian biểu.

+Xác định mục tiêu
	1. Tình huống:

- Học sinh các đội lắng nghe, nắm vững nội dung

- H/s trao đổi, thảo luận : Giá trị của việc lập kế hoạch trong HT và trong cuộc sống hàng ngày. 

2. Tế nhị là gì? Cho ví dụ?

3. Hãy nêu mối quan hệ giữa lịch sự và tế nhị?.

4. Tế nhị với giả dối giống và khác nhau ở những điểm nào?. Nêu ví dụ?.

5. Hãy kể những việc làm thể hiện lịch sự, tế nhị của em?. Nêu lợi ích của việc làm đó?.

6. Vì sao phải lịch sự, tế nhị?.

7. Cần làm gì để trở thành HS biết lịch sự, tế nhị?
- Đại diện trình bày ý kiến.
2. Thực hành

1. Hãy kể những việc làm thể hiện tính tích cực của em?

2. Hãy kể những việc làm thể hiện tính tự giác của em?

3. Em có mơ ước gì về nghề nghiệp, tương lai?.

4. Hãy xây dựng kế hoạch để thực hiện ước mơ của mình?. 




4. Củng cố:
- Gv hệ thống những kiến thức trọng tâm trong tiết học.

5. Dặn dò:
- Rèn luyện những kĩ năng cơ bản liên quan tới chủ đề đang học.

- Đọc và chuẩn bị nội dung tiếp theo 

* Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                        

                                                             Ký duyệt của BGH
                                                                               Ngày....tháng     .năm 2018
                                                                                              Hiệu trưởng
   

                                                                             Phạm Thị Thúy 
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